Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1- Cơ sở 1- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định 


Phần 1: Cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng
trường đại học sư phạm kỹ thuật nam định

1. Đặt vấn đề

Việt Nam bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ phát triển mạnh, trình độ ngày càng cao; toàn cầu hóa, hội nhập khu vực và quốc tế đang là xu thế tất yếu khách quan. Trong đó, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trong lĩnh vực kinh tế ngày càng quyết liệt hơn, gay gắt hơn và lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về quốc gia nào có nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa để phát triển nền kinh tế, trở thành yếu cơ bản trong việc thực hiện CNH – HĐH, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước, tạo sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. 

Chính vì lẽ đó, mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001-2010 là "Ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở các trình độ vào năm 2010 đạt 40%, trong đó từ cao đẳng trở lên 6%, trung học chuyên nghiệp 8%, đào tạo nghề 26%. Nâng tỷ lệ sinh viên lên 200 HS - SV/1 vạn dân vào năm 2010". Đối với dạy nghề, chiến lược cũng đã xác định: đặc biệt nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với nâng cao ý thức kỷ luật lao động và tác phong lao động hiện đại. Gắn đào tạo với sử dụng, với việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn, các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất khẩu lao động; chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có trình độ cao.

Đội ngũ giáo viên dạy nghề giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển dạy nghề. Để góp phần thúc đẩy sự phát triển dạy nghề trong giai đoạn mới cần phải đào tạo một đội ngũ giáo viên dạy nghề có đủ trình độ, đủ năng lực để đảm bảo phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thường xuyên cập nhật kiến thức mới phù hợp với yêu cầu phát triển của khoa học - công nghệ. Với yêu cầu đó, đội ngũ giáo viên dạy nghề cần thiết phải được đào tạo ở trình độ đại học.


Đề án nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nam Định nhằm mục đích lý giải và trình bày những luận cứ và các cơ sở pháp lý về nhu cầu đầu tư phát triển trường theo chức năng nhiệm vụ của trường; định hướng phát triển và các yếu tố liên quan khác để đảm bảo thực hiện đề án một cách có hiệu quả và bền vững

2. Những căn cứ để lập dự án xây dựng phát triển trường
· Quyết định số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28/12/2001 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010".

· Chỉ thị số 40-CT/TƯ ngày 15/6/2004 của Ban bí thư TƯ Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

· Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đến năm 2010”.

· Luật giáo dục 2005.

· Nghị định số 02/2001/NĐ- CP ngày 9/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành bộ luật lao động và luật giáo dục về dạy nghề.

· Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 - 2010.

· Quyết định số 05/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

· Quyết định số 408/BXD-KHCN, ngày 26/6/1996 về việc sản xuất bản tiêu chuẩn Xây dựng của Việt Nam cho các công trình xây dựng của Bộ xây dựng.

· Quyết định số 142/QĐ - BLĐTBXH ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

· Thông báo số 33/TB-UBND ngày 13/3/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc địa điểm mở rộng xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tại xã Mỹ Hưng huyện Mỹ Lộc.
· Công văn số 1910/BLĐTBXH-KHTC ngày 05/6/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị đầu tư mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

·  Một số tiêu chuẩn và các tiêu chuẩn thiết kế công trình, hạng mục liên quan tới trường học:

· Quy chuẩn thiết kế 682/BXD-CSXD

· Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học dạy nghề TCXDVN-275 : 2002

· Tiêu chuẩn thiết kế trường Đại học TCVN-3981: 1985

· Tiêu chuẩn thiết kế nhà Công cộng: TCXDVN 276-2003
· Tiêu chuẩn thiết kế trường dạy nghề TCXDVN-60 : 2003

3. Tổng quan về tình hình Giáo dục - Đào tạo của vùng và Tỉnh Nam Định

3.1. Khu vực đồng bằng phía Nam sông Hồng

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định hiện nay có trụ sở tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trường nằm ở khu vực đồng bằng phía nam sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Trong vùng kinh tế trọng điểm này đang thành lập và phát triển các khu công nghiệp, công nghiệp xuất khẩu, công nghiệp điện tử, thông tin, khu công nghệ cao và một số cơ sở cơ khí đóng tàu, luyện kim, phân bón; các dịch vụ có hàm lượng tri thức cao; các trung tâm mạnh của vùng và cả nước về đào tạo, khoa học và công nghệ, thương mại, y tế, văn hoá và du lịch. 

Trong những năm qua, tình hình giáo dục đào tạo ở khu vực này ngày càng phát triển về mọi mặt, nhất là về quy mô, chất lượng giáo dục ở mọi cấp học, bậc học thuộc giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Tại thời điểm này, trên địa bàn 9 tỉnh thuộc khu vực đồng bằng phía Nam sông Hồng có 372 cơ sở đào tạo nghề (xem Bảng 1).

Là một trường có nhiệm vụ đào tạo GVDN và kỹ thuật viên trình độ cao cho cả nước, một trong những mục tiêu cấp bách của Nhà trường là phải đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề và nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội của vùng. Chính vì vậy, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã nhiều năm tuyển sinh và đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ đại học, cao đẳng, kỹ thuật viên trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp, công nhân kỹ thuật lành nghề cho các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh miền núi phía Bắc và Đông Bắc.

    Bảng 1: Các cơ sở dạy nghề khu vực đồng bằng phía nam sông Hồng

	STT
	Tên tỉnh
	Trường CĐ, TH có DN
	Trường dạy nghề
	Trung tâm dạy nghề
	Cơ sở đào tạo nghề

	1
	Hà Nam
	2
	4
	2
	8

	2
	Hà Nội
	22
	26
	42
	67

	3
	Hà Tây 
	9
	5
	5
	11

	4
	Hải Dương
	4
	4
	9
	9

	5
	Hải Phòng
	6
	17
	16
	9

	6
	Hưng Yên
	0
	1
	3
	10

	7
	Nam Định
	7
	6
	5
	11

	8
	Ninh Bình
	1
	4
	6
	9

	9
	Thái Bình
	1
	10
	10
	7

	
	Cộng
	52
	81
	98
	141


3.2.  Tỉnh Nam Định 


Chính phủ đã có Quyết định cho lập các đề án để tập trung đầu tư xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực đồng bằng phía Nam sông Hồng. Đây vừa là thời cơ mới đồng thời cũng là những thách thức mới trong sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh. Trong đó, theo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2006 – 2010), một trong những khó khăn lớn nhất là chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tế sản xuất. Đây chính là tiền đề cho việc phải đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Tỉnh. 

Mục tiêu phấn đấu của Tỉnh Nam Định:

· Bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2010, lực lượng lao động qua đào tạo nghề phải phấn đấu tăng 4,07% năm với quy mô tăng 10.808 người/năm để đến năm 2010 có được 298,7 nghìn người đã qua đào tạo nghề, chiếm 30%  trong tổng LLLĐ.

· Bình quân hàng năm giai đoạn 2006-2010, lực lượng lao động tốt nghiệp THCN phải phấn đấu tăng 8,78% năm với quy mô tăng 6.546 người/năm ; LLLĐ tốt nghiệp cao đẳng trở lên tăng 2,6% với quy mô tăng 1.308 người/năm để đến năm 2010 cấu trúc đào tạo chia theo trình độ của lao động đã qua đào tạo của toàn Tỉnh đạt xấp xỉ 1/2/6 (hiện tại là 1/1,4/5,1).

· Tăng nhanh số lao động được đào tạo nghề dài hạn.

· Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của Tỉnh đạt: 10,5 ~11,0%; thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt: 9,5 ~ 10,0 triệu đồng (tương đương 600 ~ 650 USD). 

· Nam Định sẽ tập trung phát triển  một số ngành mũi nhọn như:

· Ngành Công nghiệp điện tử và Công nghệ thông tin viễn thông;

· Ngành Dệt may và Da giầy;

· Từng bước đưa ngành Cơ khí thành ngành công nghiệp mạnh; chú trọng phát triển một số lĩnh vực hiện đại như Cơ - Điện tử...

4. Khái quát thực trạng của Trường Đại học SPKT Nam Định 

4.1. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trường


Ngày 07 tháng 02 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ra Quyết định số 142/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định như sau:

1) Tên trường:


Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định


Địa chỉ: Phường Lộc Hạ, TP Nam Định


Điện thoại:
2) Chức năng


Trường ĐHSPKT Nam Định có chức năng đào tạo giáo viên dạy nghề trình độ Đại học và Cao đẳng; Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề; Đại học và Cao đẳng kỹ thuật, công nghệ; tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ giáo dục - đào tạo theo quy định của pháp luật. Quy mô tại thời điểm hiện tại (năm 2007) là 4000 hs
3)  Nhiệm vụ

Trường ĐHSPKT Nam Định có nhiệm vụ:

a) Đào tạo nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, gồm:

· Đại học và cao đẳng sư phạm kỹ thuật;

· Đại học và cao đẳng kỹ thuật;

· Cao đẳng nghề và trung cấp nghề;

· Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề, giáo viên, giảng viên sư phạm kỹ thuật.

b) Tổ chức nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học giáo dục phục vụ đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội theo quy định của pháp luật. Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

c) Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

d) Xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu.

®) Tổ chức tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên.

e) Tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với nhiệm vụ được giao.

f) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

4)  Cơ cấu tổ chức của Trường

a) Hội đồng Trường.

b) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.

c) Các phòng chức năng:

· Phòng Đào tạo;

· Phòng Tổ chức cán bộ;

· Phòng Hành chính – Tổng hợp;

· Phòng Quản trị – Thiết bị;

· Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế;

· Phòng Kế toán – Tài vụ;

· Phòng Công tác học sinh, sinh viên.

d) Các Khoa và bộ môn trực thuộc:

· Khoa Điện - Điện tử: có 5 bộ môn

· Khoa Cơ khí: có 4 bộ môn

· Khoa Công nghệ thông tin: có 3 bộ môn

· Khoa Sư phạm: có 3 bộ môn

· Khoa Giáo dục đại cương: có 3 bộ môn

· Khoa tại chức

· Bộ môn Mác-Lênin -Tư tưởng Hồ Chí Minh

· Bộ môn Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng

e) Một số tổ chức sự nghiệp khác:

· Trung tâm Ngoại ngữ, tin học và thư viện;

· Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sư phạm.

f) Các tổ chức Đảng và đoàn thể khác:

· Đảng ủy;

· Công đoàn;

· Đoàn thanh niên;

· Hội sinh viên;

· Hội cựu chiến binh;

· Ban nữ công.

4.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức

Tính đến tháng 3 năm 2007, tổng số cán bộ, viên chức của Trường có 250 người, trong đó cán bộ giảng dạy là 175 người; cán bộ quản lý và phục vụ là 79 người.

Đội ngũ 175 giảng viên (22hs/1 giáo viên) với 07 người có trình độ tiến sĩ, 54 người có trình độ thạc sĩ (chiếm 34,9%) được phân bổ về các khoa và bộ môn trực thuộc như sau  (xem Bảng 2):

Bảng 2: Đội ngũ giảng viên tại các đơn vị (Tính đến 31/3/2007):

	TT
	Khoa & Bộ môn trực thuộc
	Số

 GV
	Trình độ
	Ghi chú

	
	
	
	§H
	ThS
	TS
	

	1
	Khoa Cơ khí
	39
	19
	18
	02
	01 NCS, 02 CH

	2
	Khoa Điện - Điện tử
	58
	32
	24
	02
	03 NCS; 07 CH

	3
	Khoa Công nghệ thông tin
	26
	19
	06
	01
	05 CH

	4
	Khoa Sư phạm
	14
	10
	03
	01
	02 NCS; 06 CH

	5
	Khoa Khoa học cơ bản
	19
	15
	03
	01
	05 CH

	6
	Bộ môn Mác-Lênin-TTHCM
	14
	14
	0
	0
	03 CH

	7
	Bộ môn GDTC-GDQP
	05
	05
	0
	0
	01 CH

	
	Tổng cộng
	175
	114
	54
	07
	06 NCS; 29 CH


4.3. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đóng tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định trên diện tích 5,1 ha. Địa điểm của trường có vị trí rất thuận lợi về giao thông và đã được quy hoạch ổn định lâu dài của tỉnh Nam Định. 

Hiện nay, trên diện tích 5,1ha đất do nhà trường quản lý và sử dụng đã có một số công trình xây dựng kiên cố như sau (xem Bảng 3):
Bảng 3:  Diện tích xây dựng hiện có và đang xây dựng của Trường

	tt
	Tên hạng mục công trình
	Số lượng
	Cấp nhà
	Số tầng
	Diện tích (m2)                                                  
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	XD
	Sàn
	

	I
	Khu học tập 
	 
	 
	 
	2087
	9352
	Đủ DT cho khoảng 3.200 hssv ( tiêu chuẩn 2,87m2/hs 

	1
	Nhà học số 1 và thư​ viện
	1
	II
	4
	600
	2720
	

	2
	Nhà học số 2
	1
	II
	4
	492
	2023
	

	3
	Nhà học số 3 và Hiệu bộ
	1
	II
	4
	545
	2234
	

	4
	Nhà thí nghiệm
	1
	II
	5
	450
	2375
	

	II
	Khu hành chính
	 
	 
	 
	509
	1300
	Đảm bảo cho khoảng 1000 hssv

	1
	Nhà văn phòng các khoa - bộ môn
	1
	II
	2
	288
	700
	

	2
	Nhà hội thảo, văn phòng đoàn thể
	1
	II
	2
	221
	600
	

	III
	Khu x​ưởng thực hành và thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	7200
	Đảm bảo cho khoảng  2500 hssv

	1
	Nhà x​ưởng thực hành *
	5
	IV
	1
	3909
	
	

	2
	Nhà xư​ởng 5 tầng **
	1
	II
	5
	1459
	7200
	

	IV
	Khu nội trú
	 
	 
	 
	 
	4557
	Đảm bảo cho khoảng  1300 hssv

	1
	Nhà ký túc xá số 1 
	1
	II
	4
	625
	2198
	

	2
	Nhà ký túc xá số 2 
	1
	II
	4
	625
	2198
	

	3
	Nhà quản lý hssv
	1
	III
	1
	118
	161
	

	V
	Khu phục vụ sinh hoạt, thể thao
	 
	 
	 
	 
	2495
	

	1
	Nhà luyện tập đa năng
	1
	II
	1
	1580
	1580
	

	2
	Sân vận động
	1
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Kho vật tư​
	1
	III
	1
	152
	152
	

	4
	Nhà ăn
	1
	IV
	1
	530
	530
	

	5
	Nhà y tế
	1
	IV
	1
	233
	233
	

	V
	Các công trình phụ trợ KT
	
	
	
	
	
	

	1
	BÓ n​­íc
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm bơm
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trạm biến áp
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhà để xe
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	DT cây xanh-giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tổng diện tích đất
	 
	 
	 
	
	52510
	


Ghi chú: 1- Nhà xưởng thực hành tại mục III.1 sẽ được dỡ bỏ khi hoàn thành xây dựng nhà xưởng 5 tầng tại mục III.2.
             2- Nhà xưởng 5 tầng tại mục III.2 đang xây dựng để phục vụ cho thực hành  Điện- Điện tử và Cơ khí.

  * Khu nhà xưởng và trang thiết bị thực hành

· Có 4 nhà xưởng thực hành các chuyên ngành cơ khí, với:

· 09 phòng thực hành cắt gọt kim  loại,

· 02 phòng thực hành cắt gọt kim loại CAD/CAM - CNC,

· 04 phòng thực hành hàn,

· 01 phòng thực hành hàn Rôbốt,

· 08 phòng thực hành ôtô,

· Có 1 nhà xưởng thực hành các chuyên ngành điện- điện tử:

· 16 phòng thực hành điện - điện tử,

· Có 07 phòng thí nghiệm, khảo nghiệm cho các môn: Sức bền vật liệu, điện tử cơ bản, kỹ thuật số, tự động hoá, máy điện, chẩn đoán kỹ thuật ôtô (MCS-2500). 

· Có 15 phòng học tin học nối mạng,

· Có 02 phòng học ngoại ngữ đa năng,

· Có trên 550 máy tính phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý chuyên môn nghiệp vụ.

· Có 01 nhà thí nghiệm 5 tầng về công nghệ mới (tin học, điện tử, cơ khí).

· 01 phòng thực hành thí nghiệm vật lý.

· 02 phòng phương pháp sư phạm.

· Trang thiết bị kỹ thuật khác:

· Một trạm máy biến áp 250 KVA

· Hệ thống nước máy, hệ thống bể ngầm chứa gần 500 m3 nước đảm bảo cung cấp đủ cho cán bộ và HS-SV sinh hoạt hàng ngày.

· Hệ thống Internet, trang Web phục vụ cho học tập, quản lý, nghiên cứu khoa học.

Tóm lại, Với cơ sở vật chất hiện có, dựa theo tiêu chuẩn thiết kế trường học chỉ đảm bảo cho khoảng 2500 học sinh và chỗ ở cho khoảng 750 học sinh. Như vậy với quy mô đào tạo như hiện nay (gần 5000hs) là rất thiếu thốn đặc biệt là hệ thống các phòng học, giảng đường, thư viện. Nhà trường phải tổ chức học 3ca, thuê địa điểm để học tập rất tốn kém về kinh phí và không đảm bảo môi trường học tập, khó quản lý sinh viên.
4.4.  Thực trạng về quy mô và ngành nghề đào tạo

Trường ĐHSPKT Nam Định giành cho người học có nhiều lựa chọn bởi sự đa dạng các trình độ đào tạo, các loại hình đào tạo và sự phong phú về ngành nghề đào tạo. Hiện nay, lưu lượng sinh viên đang theo học tại Trường là trên 4000 người,  đang theo học ở 4 bậc học: Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung cấp nghề (công nhân kỹ thuật cũ); gồm các loại hình đào tạo: Chính quy, chuyển tiếp khối K, hệ vừa làm vừa học (tại chức cũ)...

Các ngành đang đào tạo ở bậc đại học và cao đẳng:

1. Công nghệ Kỹ thuật Điện




2. Công nghệ Hàn






3. Tin học ứng dụng






4. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;

5. Công nghệ kỹ thuật ôtô






6. Công nghệ chế tạo máy



7. Công nghệ tự động.

Các nghề đào tạo ở bậc trung cấp nghề (CNHT 3/7)gồm có:

1. Đồ họa máy tính;

2. S/c Điện dân dụng;

3. S/c Điện công nghiệp;

4. S/c Điện tử dân dụng;

5. S/c Điện tử công nghiệp;

6. S/c Thiết bị lạnh;

7. Tiện;

8. Phay;

9. Hàn điện; 

10. S/c ôtô, xe máy;

11. Sửa chữa phần cứng máy tính.

Phần II: Mục tiêu và định hướng 
phát triển trường đến năm 2015 và 2020

Theo Đề án phát triển trường ĐHSPKT Nam Định đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Bộ Lao động thương binh và Xã hội phê duyệt : 

1.  Mục tiêu, và mô hình PT của Trường ĐHSPKT Nam Định đến năm 2015

1.1. Mục tiêu của kế hoạch chiến lược phát triển 
Xây dựng Trường ĐHSP Nam Định trở thành trường Đại học sư phạm trọng điểm của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học lớn trong nước, từng bước tiếp cận, hoà nhập với các trường Đại học trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Là nơi cung cấp nguồn nhân lực lớn các giáo viên dạy nghề cho khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước đồng thời cung cấp lực lượng lớn trung cấp và cao đẳng nghề cho khu vực và xuất khẩu.

Đưa ra giải pháp quy hoạch hoàn chỉnh cơ sở 1, giải pháp phân kỳ đầu tư xây dựng để có cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng cho từng giai đoạn phù hợp với kế haọch nâng cấp và phát triển trường ĐHSP kỹ thuật Nam Định đến năm 2020
1.2. Mô hình, cơ cấu và các ngành nghề đào tạo 

Mô hình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định trong những năm tới là mô hình truyền thống, đào tạo khép kín cả kiến thức khoa học kỹ thuật và kiến thức khoa học giáo dục. Trường Đại học SPKT Nam Định là trường đại học:

· Đa lĩnh vực: đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và sư phạm kỹ thuật;

· Đa trình độ: 

+ Trình độ đại học: Đại học công nghệ 4 năm và Đại học SPKT 4,5 năm;

+ Trình độ cao đẳng: 3 năm;

+ Trình độ cao đẳng nghề: 2,5  năm

+ Trình độ trung cấp nghề: 1,5 năm

+ Liên thông trung cấp nghề lên Cao đẳng : 2 năm

+ Liên thông Cao đẳng lên Đại học: 1,5 năm

· Đa hệ: nhà trường cùng lúc tổ chức đào tạo hệ chính quy tập trung, hệ tại chức, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo văn bằng 2;

· Đa ngành, nghề: hiện tại nhà trường đang đào tạo 8 ngành trình độ cao đẳng và đại học và 11 nghề bậc trung học nghề. Dự kiến đến năm 2015 sẽ mở thêm 5 ngành Đại học mới, và một số nghề mới (xem  Bảng 4):

Bảng 4: Các ngành đào tạo đại học đến năm 2015
	Các ngành hiện có
	Các ngành dự kiến mở mới
	Ghi chú

	1. Tin học ứng dụng

2. Công nghệ kỹ thuật điện

3. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

4. Công nghệ tự động

5. Công nghệ hàn

6. Công nghệ chế tạo máy

7. Công nghệ kỹ thuật ô tô

8. Khoa học máy tính
	1. Công nghệ phần mềm

2. Tiếng Anh chuyên ngành

3. Quản lý công nghiệp

4. Quản trị kinh doanh

5. Kinh tế công nghiệp


	

	Tổng số: 8
	Tổng số: 5
	


· Hiện nay đào tạo đại học và các trình độ đào tạo khác đang áp dụng hình thức đào tạo theo niên chế. Để đón trước việc hội nhập khu vực và quốc tế, trong tương lai Nhà trường sẽ tập trung xây dựng đội ngũ và chuẩn bị cơ sở vật chất để chuyển dần từ hình thức đào tạo niên chế sang hình thức học chế tín chỉ, ứng dụng các phương pháp giảng dạy mới. 

· Đào tạo Sau đại học: Hiện nay Trường ĐHSPKT Nam Định chưa đào tạo trình độ sau đại học. Trường sẽ chuẩn bị đội ngũ và cơ sở vật chất để trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 đào tạo trình độ thạc sĩ một số ngành.

2. Cơ cấu tổ chức

Ngoài cơ cấu tổ chức của Nhà trường hiện naysẽ thành lập thêm một số khoa và đơn vị (xem Bảng 5):

Bảng 5: Cơ cấu tổ chức của Trường năm 2015

	STT
	Đơn vị hiện có
	STT
	Đơn vị hiện có

	1
	Ban giám hiệu
	14
	Khoa kinh tế

	2
	Phòng Đào tạo
	15
	Khoa Ngoại ngữ

	3
	Phòng Kế toán - Tài vụ
	16
	Khoa Tại chức

	4
	Phòng Tổ chức cán bộ
	17
	Bộ môn MácLênin-TT HCM

	5
	Phòng Quản trị -Thiết bị
	18
	Bộ môn GDTC - GDQP

	6
	Phòng Hành chính -Tổng hợp
	19
	Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ

	7
	Phòng KH và HTQT
	20
	Trung tâm thông tin thư viện

	8
	Phòng CT HS-SV
	21
	VP Đảng ủy

	9
	Khoa Điện - Điện tử
	22
	Công đoàn

	10
	Khoa CNTT
	23
	Đoàn thanh niên

	11
	Khoa Cơ khí
	24
	Hội sinh viên

	12
	Khoa Sư phạm
	25
	Hội cựu chiến binh

	13
	Khoa Khoa học cơ bản
	26
	Ban nữ công

	B
	Đơn vị dự kiến thành lập
	B
	Đơn vị dự kiến thành lập

	1
	Trung tâm NCKHGD
	3
	Khoa Sau Đại học

	2
	Khoa Kỹ nghệ thực hành
	4
	TTNC, ứng dụng, chuyển giao công nghệ


3. Chiến lược phát triển đào tạo 
3.1. Qui mô phát triển đào tạo (xem Bảng 6)
Bảng 6: Quy mô đào tạo dự kiến đến năm 2015 (có phụ lục kèm theo)
	Chỉ tiêu TS
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	 CNTT
	525
	480
	530
	580
	600
	610
	630
	685
	695

	 Điện+Điện tử
	880
	965
	1.020
	1.120
	1.120
	1.140
	1.170
	1.255
	1.305

	Cơ khí+Ô tô
	1.395
	1.605
	1.700
	1.800
	1.880
	1.900
	1.950
	2.160
	2.220

	Tổng chỉ tiêu TS
	2.800
	3.050
	3.250
	3.500
	3.600
	3.650
	3.750
	4.100
	4.200

	Sè SV q®
	4.000
	6.000
	7.600
	8.800
	9.300
	10.000
	10.200
	10.800
	11.200

	SỐ SV/GV 
	22 SV/GV
	18 SV/GV
	15 SV/GV


+ Phấn đấu đến năm 2015 toàn trường có trên 11.200 sinh viên qui đổi.

+ Tuyển mới hàng năm :

· Hệ chính qui vào năm 2015: 3200 sinh viên

· Hệ vừa làm vừa học:             1000 sinh viên

· Hệ cao học:                               100 học viên.

+ Duy trì các loại hình đào tạo: Chính qui tập trung, vừa làm vừa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.

+ Xây dựng và phát triển loại hình đào tạo : liên kết, văn bằng 2 và đào tạo từ xa.

+ Trình độ đào tạo: phát triển qui mô đào tạo trình độ cao đẳng, đại học theo nhu cầu xã hội, từng bước mở thêm đào tạo cao học.

+ Cơ cấu ngành nghề : Duy trì và đảm bảo chất lượng với các ngành và chuyên ngành đã có, mở các chuyên ngành đào tạo mới theo nhu cầu phát triển của xã hội; Đầu tư phát triển đào tạo cao học ở một số chuyên ngành có tiềm lực về đội ngũ và cơ sở vật chất.

3.2. Qui mô phát triển đội ngũ đến 2015

+ Phấn đấu đạt tỷ lệ: 

· Năm 2009: 22 SV/01 giảng viên

· Năm 2012: 18 SV/ 01 giảng viên

· Năm 2015: 15 SV/01 giảng viên

Theo đó:  
10 giảng viên / 1 cán bộ quản lý

04 giảng viên / 1 cán bộ phục vụ

Như vậy, đến năm 2015 toàn trường có 1.102 cán bộ, giảng viên, công nhân viên phục vụ; trong đó :

- Giảng viên :                  750 người (không kể giảng viên kiêm nhiệm) 

- Cán bộ quản lý :            75 người (không kể cán bộ kiêm nhiệm)

- Cán bộ phục vụ :           187 người    

+ Chất lượng đội ngũ : 

- Thạc sĩ : 50 % tổng số giảng viên

- Tiến sĩ :   25 % tổng số giảng viên

- GS và PGS: 5% tổng số giảng viên

- Giảng viên dưới 40 tuổi phải có trình độ ngoại ngữ để có thể gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

- Cán bộ quản lý 100 % có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, sử dụng thành thạo 01 ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc với khách quốc tế, sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý (riêng Ban giám  hiệu, trưởng khoa phải có trình độ tiến sĩ).

- Cán bộ phục vụ: 80 % có trình độ Đại học - Cao đẳng, sử dụng thành thạo máy vi tính trong công tác quản lý, phục vụ. 

3.3. Dự báo mô hình phát triển của Trường ĐHSPKT Nam Định đến năm 2020

- Phấn đấu đến năm 2020 toàn trường có 15.000 sinh viên qui đổi.

- Đến năm 2020 toàn trường có 1.350 cán bộ, giảng viên, công nhân viên phục vụ; trong đó:


+ Giảng viên: 

1.000 người


+ Cán bộ quản lý:

 100 người


+ Cán bộ phục vụ:

 250 người

Bảng 7: Tổng hợp Quy mô của trường đến năm 2020
	                 Năm

Quy mô
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2020

	Tổng chỉ tiêu TS
	2800
	3050
	3250
	3500
	3600
	3650
	3750
	4100
	4200
	5800

	Số SV quy đổi
	4000
	6000
	7600
	8800
	9300
	10000
	10200
	10800
	11200
	15000

	SỐ CBCNV
	245
	367
	480
	660
	700
	750
	920
	980
	1102
	1350

	Số HS nội trú
	1200
	2400
	2340
	2640
	2790
	3000
	3060
	3240
	3360
	4500



Như vậy với sự phát triển của trường, sau năm 2015, hàng năm trường cung cấp cho thị trường lao động khoảng hơn 4000 người  và sau năm 2020 là 5800 người . Với số lượng tuyển sinh như vậy là đã bổ sung hàng năm gần 800 người (so với nhu cầu của tỉnh Nam Định là 10.800 người với 17 trường và cơ sở đào tạo nghề) là tương đối ít vì đây là cơ sở đào tạo lớn.

Phần III:    Phương án và Giải pháp đầu tư 
              xây dựng phát triển trường
1. Tính toán quy mô đầu tư phát triển 
1.1. Cơ sở tính toán quy mô

· Quy chuẩn thiết kế 682/BXD-CSXD

· Tiêu chuẩn thiết kế trường trung học dạy nghề TCVN-275 : 2002
· Tiêu chuẩn thiết kế trường Đại học TCVN-3981: 1985

· Tiêu chuẩn thiết kế nhà Công cộng: TCVN 4601-1988

· Tiêu chuẩn thiết kế trường dạy nghề TCVN-60 : 2003

· Các TCVN khác có liên quan

· Một số tiêu chuẩn nước ngoài khác có liên quan
1.2. Bảng tính toán chỉ tiêu diện tích theo tiêu chuẩn Việt Nam
Tính toán tiêu chuẩn diện tích sử dụng cho các khu vực chức năng trong trường dựa vào nội dung chương trình học và đặc điểm tổ chức đào tạo ngành học (Quyết định số 142/QĐ - BLĐTBXH ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định). Trong phần tính toán này, dự kiến tính cho 3 loại hệ đào tạo: đại học, cao đẳng và dạy nghề và tính đến đặc thù trường sư phạm (đào tạo giáo viên). 

Bảng8 : Tổng hợp chỉ tiêu diện tích sàn các khu chức năng cho 1 học sinh

	TT
	Chức năng
	Chỉ tiêu diện tích m2/ 1 hs

	
	
	DT sử dụng
	Diện tích sàn
	Chú thích

	1
	Khu học tập đại học, cao đẳng
	1,8m2/hs
	2,77m2/hs
	

	2
	Khu học tập dạy nghề
	1,32 m2/hs
	1,77 m2/hs
	

	3
	Khu thực hành
	2,3m2/hs
	3,1 m2/hs
	tính cho khối dạy nghề
(Khối đại học =50%)

	4
	Khu hành chính
	0,9m2/hs
	1,2m2/hs
	tính cho TC 15 hs/1 GV vào năm 2015

	5
	Khu thư viện
	1,26m2/ hs
	1,64m2/hs
	

	6
	Khu ký túc xá
	1.67m2/hs
	2.17m2/hs
	


(Chi tiết tính toán xem phụ lục 1: Tính toán tiêu chuẩn diện tích)

2. Tính toán nhu cầu diện tích
2.1. Nhu cầu sử dụng đất


Nhu cầu sử dụng đất được tính cho quy mô học sinh đến năm 2020 và mức phát triển lớn nhất của trường là 15.000 học sinh. 

Bảng dự kiến quy mô phát triển đào tạo như sau:

Bảng 8: Quy mô phát triển theo năm và giai đoạn
	 
	Số l​ượng học sinh quy đổi
	 

	Năm ĐT
	HS Đại học
	HS Cao đẳng
	Cao đẳng nghề
	HS Trung cấp
	Tổng cộng
	Tổng HS

Cao đẳng, TH

	Giai đoạn 1: 03 năm- từ 2008-20010
	 

	2008
	1300
	2500
	800
	800
	5400
	4100

	2009
	2800
	2800
	1200
	800
	7600
	4800

	2010
	4000
	2800
	1200
	800
	8800
	4800

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giai đoạn 2: 3 năm từ 2011 -2012
	 

	2011
	4500
	2900
	1200
	800
	9400
	4900

	2012
	5000
	3000
	1200
	800
	10000
	5000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giai đoạn 3: 3 năm từ 2013 -2016
	 

	2013
	5100
	3200
	1200
	800
	10300
	5200

	2014
	5400
	3300
	1300
	800
	10800
	5400

	2015
	5800
	3400
	1300
	800
	11200
	5500

	2016
	6200
	3600
	1350
	850
	12000
	5800

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Giai đoạn 4: 05 năm từ 2017-2020
	 

	2017
	6600
	3800
	1350
	900
	12650
	6050

	2018
	7000
	4000
	1400
	950
	13350
	6350

	2019
	7500
	4100
	1450
	1000
	14050
	6550

	2020
	8300
	4200
	1500
	1000
	15000
	6700



Tính toán nhu cầu sử dụng đất theo tiêu chuẩn thiết kế trường Đại học, trung học và dạy nghề được xác định theo quy mô phát triển đào tạo của trường và tính đến vị trí khu đất sẽ nằm trong Đô thị loại II (TP Nam Định là đô thị loại II). Do đó nhu cầu sử dụng đất phải giảm đi 25% theo tiêu chuẩn hiện hành. 

Bảng tính toán nhu cầu sử dụng đất cho từng khu vực chức năng gồm:

· Khu đất dành để học tập gồm nhà học, thí nghiệm, thư viện, xưởng thực hành: 

· 25m2/ học sinh đại học 

· 11m2/ học sinh cao đẳng nghề

· 12m2/ học sinh trung cấp nghề

· Khu đất ở nội trú gồm khu ở, khu nhà ăn được tính cho 30% học sinh với tiêu chuẩn 12m2 đất/ 1 học sinh

· Khu thể thao gồm nhà đa năng có mái che, sân đá bóng, sân thể thao tổng hợp được tính 10m2/học sinh
Theo giai đoạn, nhu cầu sử dụng đất theo chức năng được tính toán theo bảng sau:

Bảng 9: Nhu cầu sử dụng đất tính theo giai đoạn
	
	Số l​ượng học sinh quy đổi
	 
	Nhu cầu sử dụng đất

	Năm Đào tạo
	HS Đại học
	HS Cao đẳng
	Cao đẳng nghề
	HS Trung cấp
	Tổng cộng
	Tổng CĐ-TH
	Đất học tập
	Đất ở nội trú
	Đất thể thao
	Tổng cộng
	Chú thích

	Giai đoạn 1:  đến năm 2010
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2009
	2800
	2800
	1200
	800
	7600
	4800
	122100
	20520
	57000
	199620
	Giai đoạn tính toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Giai đoạn 2:  Đến năm 2012
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2012
	5000
	3000
	1200
	800
	10000
	5000
	167100
	27000
	75000
	269100
	Giai đoạn tính toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Giai đoạn 3: Đến năm 2016
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2015
	5800
	3400
	1300
	800
	11200
	5500
	190425
	30510
	84750
	305685
	Giai đoạn tính toán

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Giai đoạn 4: Đến năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2020
	8300
	4200
	1500
	1000
	15000
	6700
	255750
	40500
	112500
	408750
	Giai đoạn tính toán


Bảng diện tích đất các khu vực chức năng theo giai đoạn 
	Năm đào tạo
	Số học sinh quy đổi
	Diện tích đất (m2)
	Chú thích

	
	§H,C§
	TH,DN
	Tổng cộng
	
	

	2010
	5.600
	2.000
	7.600
	199.620
	Kể cả 2 cơ sở

	2012
	8.000
	2.000
	10.000
	269.100
	

	2016
	9.200
	2.100
	11.300
	305.685
	

	2020
	12.500
	2500
	15.000
	408.750
	


3. Kế hoạch phát triển trường

Dựa vào điều kiện thực tế, cơ sở vật chất hiện có của trường,  nhu cầu diện tích theo tiêu chuẩn thiết kế như nêu trên, để đảm bảo tính liên tục cho công tác đào tạo và phát triển dự kiến kế hoạch phát triển trường như sau:
3.1. Phân tách cơ sở đào tạo


Giữ nguyên cơ sở đào tạo hiện nay với diện tích đất XD là 52.510m2 – gọi là cơ sở 1, đầu tư xây dựng thêm cơ sở vật chất cần thiết để đảm bảo cho việc đào tạo khoảng 5000 hs theo quy đổi. Tuy diện tích đất trên theo tiêu chuẩn chỉ đảm bảo cho khoảng gần 3000 hs nhưng do nằm trong trung tâm thành phố do đó có thể nâng mật độ xây dựng và giãn các công trình phục vụ thể thao, một số chức năng khác ra khu đất mới

Xin cấp đất (dự kiến là khoảng 30-35 ha) để xây dựng cở 2 đảm bảo đúng tiêu chuẩn về diện tích đất cũng như quy mô và khả năng phát triển mở rộng về sau này.


Như vậy tổng diện tích đất của toàn bộ trường là khoảng 35-40 ha, trong đó: 

· Cơ sở 1: Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định với diện tích hiện có
 52.510m2, không có khả năng mở rộng.
Theo tiêu chuẩn về đất là 125.500 m2
    
2500 hs cao đẳng x 25,6 m2 (gồm đất học, ở và thể thao) = 64.000 m2

  
2500 hs dạy nghề x 24,6 m2 (gồm đất học, ở và thể thao) = 61.500
Trong đô thị có thể giảm 25%: 94.125 m2


Chuyển một phần cơ sở ký túc xá và thể thao sang cơ sở 2 (40.000 m2) thì về cơ bản cơ sở 1 đáp ứng được nhu cầu đào tạo 5.000 hssv
· Cơ sở 2: Khu đất rộng khoảng 300.000 m2-350.000 m2: Trên quốc lộ 21 thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Mỹ Hưng, TP Nam Định

10.000 hssv x 41.6m2 = 416.000 m2


Trong đô thị có thể giảm 25% còn 312.000 m2 + 40.000 m2 hỗ trợ cơ sở 1 = 350.000 m2 ( khoảng 35 ha)

3.2. Phân tách các cơ cấu đào tạo

· Cơ sở 1 : Quy mô đào tạo 5000 hssv: Chủ yếu là trình độ cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung học dạy nghề.
· Cơ sở 2: Đào tạo quy mô tối đa là 10.000 hssv với trình độ đại học, trên đại học và phát triển các viện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ

Do diện tích, do đặc thù về địa điểm XD và tiến độ làm thủ tục đầu tư XD cơ sở 2 của trường, đến hết năm 2012 việc đào tạo, mở rộng đào tạo vẫn phải thực hiện tại cơ sở 1 và phải đảm bảo cho số học sinh sinh viên khoảng 7.600hs (đến năm 2009) nhưng với quy mô xây dựng chỉ cho 5000 hssv
Bảng tính diện tích sàn yêu cầu đối với các khu vực chức năng tính toán cho 2 cơ sở.

	Bảng Nhu cầu diện tích cho 2 cơ sở
Quy mô đào tạo (HS,SV)

Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)

Chú thích

Hành chính

Học tập

X​­ëngTH

Khu ở

Thư​ viện

5000

7150

13698

8913

16500

4150

HS học nghề =15% tổng quy mô đào tạo

10000

14300

27395

17825

33000

8300




Bảng so sánh diện tích thực tế và nhu cầu theo tiêu chuẩn đối với cơ sở 1:

	Quy mô đào tạo 
	Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)
	Chú thích

	
	Hành chính
	Học tập
	X​­ëngTH
	Khu ở
	Thư​ viện
	

	5000 hssv
	7150
	13698
	8913
	16500
	4150
	Thực tế một số nhà học hiện đang SD làm nhà làm việc

	Thực tế hiện có
	1300
	8852
	7200
	4557
	500
	



Như vậy để đủ diện tích đào tạo với quy mô 5000 học sinh sinh viên, cần đầu tư xây dựng thêm các cơ sở vật chất tại cơ sở 1 với tổng cộng khoảng 28.000 m2 sàn 

Do đó việc nâng cấp cơ sở 1và chuẩn bị đầu tư xây dựng mở rộng trường (Xây dựng mới cơ sở 2) là việc làm rất cần thiết và cấp bách

Việc phân tách 2 cơ sở như vậy về định hướng lâu dài cũng phù hợp về đào tạo, quản lý và chuẩn một trường Đại học.
4. Phân kỳ đầu tư xây dựng


Phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng căn cứ vào hiện trạng xây dựng, quỹ đất hiện nay, định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc của Thành phố Nam Định đến năm 2020 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về diện tích đất và chỉ tiêu diện tích sàn xây dựng cho từng khu vực chức năng

Với mục tiêu xây dựng Trường ĐHSP Nam Định trở thành trường Đại học trọng điểm của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng - một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, ngang tầm với các trường Đại học lớn trong nước, từng bước tiếp cận, hoà nhập với các trường Đại học trong khu vực và trên thế giới. Cho nên việc phân chia thời kỳ xây dựng đảm bảo cho việc phát triển trường vững chắc, phù hợp khả năng đầu tư cũng như đáp ứng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật xây dựng, nhu cầu đào tạo của trường.

Dựa vào nhu cầu đào tạo và nhu cầu sử dụng đất, tiêu chuẩn diện tích các khu vực chức năng và khả năng về nguồn vốn đầu tư xây dựng, việc phân kỳ đầu tư xây dựng được chia thành 4 giai đoạn như sau:

· Giai đoạn 1:  2 năm từ năm 2008-2010
· Giai đoạn 2:  3 năm từ năm 2011-2012
· Giai đoạn 3:  3 năm từ năm 2013-2016
· Giai đoạn 4:  5 năm từ năm 2017-2020

Sau đây là nhu cầu khi phân kỳ đầu tư xây dựng cho 2 cơ sở

4.1. Đối với Cơ sở 1: 
Bảng so sánh diện tích thực tế và nhu cầu theo tiêu chuẩn đối với cơ sở 1:

	Quy mô đào tạo 
	Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)
	Chú thích

	
	Hành chính
	Học tập
	X​­ëngTH
	Khu ở
	Thư​ viện
	

	5000 hssv
	7150
	13698
	8913
	16500
	4150
	

	Thực tế hiện có
	1300
	8852
	7200
	4557
	500
	Thực tế một số nhà học hiện đang SD làm nhà làm việc

	DT còn thiếu
	5850
	4846
	1713
	11943
	3650
	



Như vậy để đủ diện tích đào tạo với quy mô 5000 học sinh sinh viên, cần đầu tư xây dựng thêm các cơ sở vật chất tại cơ sở 1 với tổng cộng khoảng 28.000 m2 sàn và chuẩn bị đầu tư cho cơ sở 2 là rất cần thiết và cấp bách

 
Dự kiến hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở 1 trong 2 giai đoạn
1) Giai đoạn 1:  2 năm từ năm 2008-20010. 
· Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Cơ sở 1 
· Xây dựng nhà học tập, 01 nhà ký túc xá với khoảng 1000-1200 học sinh,đảm bảo diện tích cho 5.000 hs học tập mà không phải đi thuê địa điểm và đồng thời có thể đảm bảo tạm thời cho việc học tập của khoảng 7.600hssv. Di chuyển được khu ký túc xá hiện nay nằm ở giữa trường ra khu vực riêng biệt
2) Giai đoạn 2:  3 năm từ năm 2011-2012
· Đầu tư nốt các hạng mục còn lại gồm : Thư viện, xưởng ô tô, 1 nhà ký túc xá, 1 nhà công vụ, 1 nhà ăn, sửa chữa cải tạo nhà học số 3 thành nhà hiệu bộ 

Hoàn chỉnh toàn bộ các cơ sở vật chất cho cơ sở 1 thành một địa điểm đào tạo với các hạng mục đáp ứng theo chuẩn của trường đại học, đồng thời có một môi trường sư phạm tốt. 
4.2. Đối với Cơ sở 2: 
1) Giai đoạn 1:  3năm từ năm 2008-20010

Hoàn chỉnh toàn bộ bước chuẩn bị đầu tư xây dựng gồm: 

· Đo đạc hiện trạng

· Quy hoạch chi tiết 1/500
· Lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giai đoạn 1

· Phê duyệt dự án

· Giải phóng mặt bằng
· XD hàng rào khu đất và một phần hệ thống hạ tầng phục vụ xây dựng công trình
2) Giai đoạn 2:  2 năm từ năm 2011-2012
· XD hệ thống hạ tầng phục vụ xây dựng công trình

· XD công trình phục vụ đào tạo, phục vụ hành chính sao cho cuối giai đoạn 3 có thể đào tạo khoảng 3000-4000 học sinh tại đây

· Kêu gọi đầu tư các công trình nhà ở ký túc xá, công trình thể thao từng bước phục vụ hssv 
3) Giai đoạn 3:  4 năm từ năm 2013-2016
· XD công trình phục vụ đào tạo, phục vụ hành chính sao cho cuối giai đoạn 3 có thể đào tạo khoảng 5.000-6.000 học sinh tại đây

· Tiếp tục kêu gọi đầu tư các công trình nhà ở ký túc xá, công trình thể thao phục vụ hssv 
4) Giai đoạn 4:  4 năm từ năm 2016-2020

· Hoàn cỉnh toàn bộ cơ sở vật chất của trường phục vụ đào tạo, phục vụ hành chính cho cơ sở chính của trường và với quy mô đào tạo khoảng 10.000 học sinh tại đây. Công trình ký túc xá phục vụ cho khoảng 4500 hssv, khối hội trường, khu sân khấu nổi, nhà thi đấu thể thao, sân thể thao phục vụ chung cho cả hai cơ sở với quy mô là 15.000 hssv
· Tiếp tục kêu gọi đầu tư các công trình nhà ở ký túc xá, công trình thể thao phục vụ hssv  hoàn chỉnh nhu cầu sử dụng của công trình
5. Giải pháp đầu tư xây dựng giai đoạn 1 - Cơ sở 1
5.1. Mục tiêu:

· Đảm bảo sự hoạt động bình thường của nhà trường tại Cơ sở 1 hiện nay
· Tận dụng tối đa diện tích, mật độ và hệ số sử dụng đất cho phép theo quy hoạch của cơ sở 1, phát triển một cách đồng bộ tạo thành một cơ sở đào tạo hoàn chỉnh và đồng bộ với chức năng và đặc điểm đào tạo của trường, đáp ứng nhu cầu cao về đào tạo và theo đúng chuẩn Quốc gia. Phục vụ đào tạo với quy mô khoảng 5.000 hssv
· Công trình phải phù hợp quy hoạch phát triển chung của Thành phố Nam Định, đóng góp cảnh quan quan trọng trong đô thị của Thành phố
· Phân kỳ xây dựng phù hợp với khả năng phát triển của trường, nguồn vốn ngân sách mà vẫn đảm bảo kiến trúc cảnh quan của trường.

5.2. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng Cơ sở 1
5.2.1. Hiện trạng công trình xây dựng và nhu cầu

Bảng thống kê hiện trạng các công trình hiện có (xem bản vẽ hiện trạng)

	tt
	Tên hạng mục công trình
	Số lượng
	Cấp nhà
	Số tầng
	Diện tích (m2)                                                  

	
	
	
	
	
	XD
	Sàn

	I
	Khu học tập 
	 
	 
	 
	2087
	9352

	1
	Nhà học số 1 và thư​ viện
	1
	II
	4
	600
	2720

	2
	Nhà học số 2
	1
	II
	4
	492
	2023

	3
	Nhà học số 3 và Hiệu bộ
	1
	II
	4
	545
	2234

	4
	Nhà thí nghiệm
	1
	II
	5
	450
	2375

	II
	Khu hành chính
	 
	 
	 
	509
	1300

	1
	Nhà văn phòng các khoa - bộ môn
	1
	II
	2
	288
	700

	2
	Nhà hội thảo, văn phòng đoàn thể
	1
	II
	2
	221
	600

	III
	Khu x​ưởng thực hành và thí nghiệm
	 
	 
	 
	 
	7200

	1
	Nhà x​ưởng thực hành (phá dỡ sau khi nhà 5 tầng hoàn thành)
	5
	IV
	1
	3909
	

	2
	Nhà xư​ởng 5 tầng (hoàn thành 2008)
	1
	II
	5
	1459
	7200

	IV
	Khu nội trú
	 
	 
	 
	 
	4557

	1
	Nhà ký túc xá số 1 ( 360 chỗ )
	1
	II
	4
	625
	2198

	2
	Nhà ký túc xá số 2 ( 360 chỗ )
	1
	II
	4
	625
	2198

	3
	Nhà quản lý học sinh, sinh viên
	1
	III
	1
	118
	161

	V
	Khu phục vụ sinh hoạt, thể thao
	 
	
	 
	 
	2495

	1
	Nhà luyện tập đa năng
	1
	II
	1
	1580
	1580

	2
	Sân vận động
	1
	 
	 
	 
	 

	3
	Kho vật tư​
	1
	III
	1
	152
	152

	4
	Nhà ăn
	1
	IV
	1
	530
	530

	5
	Nhà y tế
	1
	IV
	1
	233
	233

	V
	Các công trình phụ trợ KT
	
	
	
	
	

	1
	BÓ n​­íc
	5
	 
	 
	 
	 

	2
	Trạm bơm
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	Trạm biến áp
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Nhà để xe
	4
	 
	 
	 
	 

	V
	DT cây xanh-giao thông
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng diện tích đất
	 
	 
	 
	
	52510


Bảng so sánh diện tích thực tế và nhu cầu theo tiêu chuẩn đối với cơ sở 1:

	Quy mô đào tạo 
	Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)
	Chú thích

	
	Hành chính
	Học tập
	X​­ëngTH
	Khu ở
	Thư​ viện
	

	5000 hssv
	7150
	13698
	8913
	16500
	4150
	Thực tế một số nhà học hiện đang SD làm nhà làm việc

	Thực tế hiện có
	1300
	8852
	7200
	4557
	500
	

	DT còn thiếu
	5850
	4846
	1713
	11943
	3650
	28.000 m2



Như vậy để đủ diện tích đào tạo với quy mô 5000 học sinh sinh viên việc cần đầu tư xây dựng thêm các cơ sở vật chất tại cơ sở 1 với tổng cộng khoảng 28.000 m2 sàn 

5.2.2. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng cơ sở 1
1) Phương án 1 (Phương án chọn-xem bản vẽ quy hoạch) : 

· Xây dựng mới khối nhà học 5 tầng thẳng cùng nhà học 4 tầng hiện nay và song song với khối nhà thí nghiệm 5 tầng XD năm 2006 với DT sàn 2770 m2
· Xây dựng mới khối các giảng đường 100 chỗ, 200 chỗ và 1 giảng đường kiêm hội trường 300 chỗ cao 6 tầng (diện tích sàn khoảng 5.280 m2) nằm giữa 2 khối thí nghiệm và nhà học 5 tầng. 
· Xây mới ký túc xá của trường gồm 2 khối nhà 11 tầng cùng khối công cộng dịch vụ : nhà ăn, câu lạc bộ, TT thương mại 2 tầng. Tổng diện tích sàn 16.000 m2 trong đó diện tích ở ký túc xá là 12.440 m2 (cho khoảng 2000 hs) và diện tích khu dịch vụ TM, ăn uống và câu lạc bộ, để xe 3.560 m2. Bố trí tại khu nhà xưởng hiện nay và có cổng vào riêng tại phía Nam khu đất. 
· Xây mới một khối nhà công vụ 7 tầng diện tích 3732 m2 dành cho cán bộ công nhân viên làm việc theo tuần tại trường hoặc công tác tại trường. Công trình bố trí tại khu văn phòng các bộ môn hiện nay và có cổng vào riêng tại phía Nam khu đất. 
Toàn bộ khu ký túc xá và nhà công vụ có thể tạo hệ thống hàng rào và cổng riêng tách biệt với khu học. Khi sử dụng các công trình thể thao có thể quản lý bằng việc bảo vệ.
· Xây mới nhà xưởng sửa chữa ôtô, thực hành 5 tầng (6000 m2 sàn) tại khu nhà xưởng thực hành 5 tầng đang hoàn thiện hiện nay thay thế nhà xưởng cũ đã xuống cấp

· Xây dựng mới nhà thư viện 5 tầng diện tích sàn : 3125m2 

· Cải tạo khu ký túc xá cũ thành nhà thí nghiệm và phòng học diện tích 2.270 m2
· Cải tạo khu ký túc xá cũ thành văn phòng các khoa, bộ môn- diện tích 2.270 m2

· Cải tạo nhà học số 3 (2023 m2 sàn) thành nhà hành chính điều hành toàn trường

· Cải tạo tầng 1 của nhà học 4 tầng số 2 để thành lối vào cho khu học tập, giảng đường và hội trường phía sau (diện tích 360 m2)
· Xây dựng các sân thể thao phục vụ học sinh và giáo viên như sân bóng rổ, bóng chuyền và sân tenit

· Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án quy hoạch :

Diện tích khu đất : 

52.510 m2

Diện tích xây dựng : 
13.496 m2

Diện tích sàn XD : 

60.429 m2

Mật độ xây dựng : 

25%

Hệ số sử dụng đất : 

1,2 lần

Bảng sau là diện tích các khu vực sau khi hoàn thành phương án quy hoạch
	Quy mô đào tạo 
	Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)
	Chú thích

	
	Hành chính
	Học tập
	X​­ëngTH
	Khu ở
	Thư​ viện
	

	5000 hssv
	7150
	13698
	8913
	16500
	4150
	Khu học tập thực tế cần để phục vụ cho khoảng 7.600 hssv

	Sau khi XD
	4.293
	13.607
	13.200
	19732
	3125
	



Qua bảng so sánh ta thấy diện tích học tập thí nghiệm vượt quá tiêu chuẩn đối với 5000hssv nhưng thực tế hiện nay số học sinh này đã là gần 6000 và đến năm 2009 là 7.600 hs nên diện tích học tập và thí nghiệm trên đảm bảo cho giai đoạn quá độ khi cơ sở 2 chưa hoàn thành, sau khi cơ sở 2 hoàn thành, có thể đủ diện tích đào tạo thì có thể chuyển một số diện tích học tập thành thư viện hoặc phòng nghiên cứu. Đối với khu ở ký túc xá tăng diện tích nhằm thu hút học sinh, tạo điều kiện ở nội trú vì khu đất nằm trong thành phố. Một số diện tích còn thiếu so với tiêu chuẩn như : khu hành chính, thư viện bổ sung phần diện tích này khi đầu tư xây dựng cơ sở 2.


Tổng diện tích sàn xây mới : 38077 m2


Tổng diện tích sàn cải tạo : 6.580 m2



Ưu điểm : Giải pháp quy hoạch đã phân chia khu vực chức năng rõ ràng, thuận tiện cho việc quản lý, khai thác các công trình với chức năng khác nhau : Khu học tập, khu thực hành, khu ký túc xá và nhà ăn, câu lạc bộ có cổng riêng biệt. Các công trình có hướng gió tốt, đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế. Phù hợp yêu cầu phát triển trường thành trường đạt chuẩn Quốc gia, bộ mặt của Thành phố Nam Định

Nhược điểm: Khoảng cách từ khu ký túc xá sang khu thể thao hiện nay hơi xa, việc sử dụng khuôn viên khu thể thao cho học sinh sinh viên ngoài giờ khó khăn, phải có bảo vệ, cổng riêng phục vụ cho nhu cầu này.
2) Phương án 2 (Phương án so sánh) : (xem bản vẽ quy hoạch)
· Xây dựng mới khối nhà học 5 tầng thẳng cùng nhà học 4 tầng hiện nay và song song với khối nhà thí nghiệm 5 tầng XD năm 2006 với DT sàn 2670 m2(như PA1)
· Xây dựng mới khối các giảng đường 100 chỗ và 1 giảng đường kiêm hội trường 300 chỗ cao 6 tầng (diện tích sàn khoảng 5.928 m2) nằm giữa 2 khối thí nghiệm và nhà học 5 tầng. (như PA1)

· Xây mới 2 khối nhà học 5 tầng. Tổng diện tích sàn 6.000 m2 tại khu nhà xưởng hiện nay

· Xây mới nhà xưởng sửa chữa ôtô và thực hành 5 tầng (6000 m2 sàn) vào khu nhà xưởng thực hành 5 tầng đang hoàn thiện hiện nay thay thế nhà xưởng cũ đã xuống cấp

· Xây dựng mới nhà thư viện 5 tầng diện tích sàn : 3125m2 

· Xây mới nhà làm việc của các khoa, bộ môn và nghiên cứu 3 tầng với khoảng 1800 m2 sàn

· Xây mới nhà ăn và câu lạc bộ học sinh sinh viên diện tích 1200 m2

· Cải tạo nhà học số 2 (2023 m2 sàn) thành nhà hành chính điều hành toàn trường

· Xây dựng các sân thể thao phục vụ học sinh và giáo viên như sân bóng rổ, bóng chuyền và sân tenit

· Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của phương án quy hoạch :

Diện tích khu đất : 

52.510 m2

Diện tích xây dựng : 
11.946 m2

Diện tích sàn XD : 

46.082 m2

Mật độ xây dựng : 

23,3%

Hệ số sử dụng đất : 

0,87 lần

Bảng sau là diện tích các khu vực sau khi hoàn thành phương án quy hoạch

	Quy mô đào tạo 
	Nhu cầu diện tích sàn làm việc theo tiêu chuẩn (m2)

	
	Hành chính
	Học tập
	X​­ëngTH
	Khu ở
	Thư​ viện

	5000 hssv
	7150
	13698
	8913
	16500
	4150

	Sau khi XD
	4.293
	13.607
	13200
	4557
	3125



Qua bảng so sánh ta thấy diện tích học tập và thí nghiệm đủ tiêu chuẩn đối với 5000 hssv nhưng thực tế hiện nay số học sinh này đã là gần 6000 và đến năm 2009 là 7.600 hs nên diện tích học tập và thí nghiệm trên không đảm bảo cho giai đoạn quá độ khi cơ sở 2 chưa hoàn thành vẫn phải đi thuê địa điểm.


Tổng diện tích sàn xây mới : 21.923 m2


Tổng diện tích sàn cải tạo : 2.023 m2


Ưu điểm : Giải pháp đầu tư ít, diện tích xây dựng mới ít hơn PA1 là 4.200 m2 và diện tích cải tạo ít hơn PA1 : 4557 m2 (khoảng 97 tỷ đồng). Từ ký túc xá học sinh có thể tiếp cận với khu thể thao. Các công trình có hướng gió tốt, đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế

Nhược điểm: Phân chia khu vực chức năng không rõ ràng, không thuận tiện cho việc quản lý, khai thác các công trình với chức năng khác nhau : Khu học tập, khu thực hành xen kẽ khu ký túc xá và nhà ăn, câu lạc bộ, rất khó cho việc quản lý và tạo môi trường sư phạm không tốt do các điều kiện sinh hoạt, quần áo phơi, học sinh ăn mặc ở nhà nhưng lại liền với nhà trường. Khó có thể thành 1 trường học đạt chuẩn
Qua 2 phương án quy hoạch, thấy phương án 1 có nhiều ưu điểm, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí phát triển trường thành trường Đại học đạt chuẩn quốc gia và hướng tới hội nhập với quốc tế. Chọn phương án 1 (xem bản vẽ quy hoạch)
5.2.3. Giải pháp đầu tư xây dựng và kinh phí đầu tư của phương án chọn

Kinh phí đầu tư xây dựng và cải tạo được tính với đơn giá tổng hợp gồm : Kinh phí xây dựng, chi khác và dự phòng (có tham khảo suất đầu tư xây dựng  ban hành theo văn bản số 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 (công trình nhà làm việc văn phòng) và tính hệ số trượt giá 30%)

Bảng kinh phí đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở 1
	TT
	Công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tr.đ)
	Thành tiền (tr.đ)

	1
	XD khối giảng đ​ường và hội tr​ường 6 tầng
	m2 sàn
	5380
	6,7
	36046

	2
	Xây mới khối nhà học 5 tầng
	m2 sàn
	2750
	5,5
	15125

	3
	Xây mới khối thư​ viện 5 tầng
	m2 sàn
	3125
	6,5
	20313

	4
	Xây mới ký túc xá 11 tầng và TTTM
	m2 sàn
	17000
	6,5
	110500

	5
	Xây mới nhà công vụ 7 tầng
	m2 sàn
	3732
	6,5
	24258

	6
	Xây mới x​ưởng ôtô
	m2 sàn
	6000
	4,5
	27000

	7
	Xây mới trạm biến áp
	Trạm
	1
	1200
	1200

	8
	Xây mới hệ thống giao thông
	m2 
	15000
	0,5
	7500

	9
	Cải tạo ký túc xá số 1 thành phòng học,TN
	m2 sàn
	2270
	1,2
	2724

	10
	Cải tạo ký túc xá số 2 thành VP bộ môn
	m2 sàn
	2270
	1,2
	2724

	11
	Cải tạo nhà học số 3 thành nhà hành chính
	m2 sàn
	2023
	1,2
	2428

	12
	Phá dỡ các loại
	m2 sàn
	1800
	0,1
	180

	13
	Cải tạo tầng 1 nhà học số 2 thành lối đi
	m2 sàn
	380
	1,2
	456

	13
	Thiết bị các loại 
	 
	 
	 
	20000

	 
	      Tổng cộng
	 
	 
	 
	270453


  (Hai trăm bảy mươi tỷ bốn trăm năm mươi ba triệu đồng)

5.2.4. Phương án phân chia giai đoạn đầu tư tại cơ sở 1
	TT
	Công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá (tr.đ)
	Thành tiền (tr.đ)

	A
	Giai đoạn 1 (2008-2010)
	 
	 
	 
	 

	1
	XD khối giảng đ​ường và hội tr​ường 6 tầng
	m2 sàn
	5380
	6,7
	36046

	2
	Xây mới khối nhà học 5 tầng
	m2 sàn
	2750
	5,5
	15125

	3
	Xây mới 1 nhà ký túc xá 11 tầng và DV
	m2 sàn
	8500
	6,5
	55250

	4
	Phá dỡ nhà ăn 2 tầng
	m2 sàn
	350
	0,1
	35

	5
	Đ​ường giao thông
	m2 
	7500
	0,5
	3750

	6
	Cải tạo tầng 1 nhà học số 2 thành lối đi 
	m2 sàn
	380
	1,2
	456

	7
	Thiết bị dạy và học
	 
	 
	 
	12000

	 
	   Tổng cộng giai đoạn 1 (08-10)
	 
	 
	 
	122662

	B
	Giai đoạn 2 (2011-2012)
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây mới khối thư​ viện 5 tầng
	m2 sàn
	3125
	6,5
	20313

	2
	Xây mới 1 nhà ký túc xá 11 tầng và DV
	m2 sàn
	8500
	6,5
	55250

	3
	Xây mới 1 nhà công vụ 7 tầng
	m2 sàn
	3732
	6,5
	24258

	4
	Xây mới x​ưởng ôtô và thực hành 5 tầng
	m2 sàn
	6000
	4,5
	27000

	5
	Sân đ​ường giao thông
	m2
	7500
	0,5
	3750

	6
	Phá dỡ nhà x​ưởng ôtô cũ và CT khác
	m2 sàn
	1450
	0,1
	145

	7
	Cải tạo ký túc xá số 1 thành phòng học,TN
	m2 sàn
	2270
	1,2
	2724

	8
	Cải tạo ký túc xá số 2 thành VP bộ môn
	m2 sàn
	2270
	1,2
	2724

	9
	Cải tạo nhà học số 3 thành nhà hành chính
	m2 sàn
	2023
	1,2
	2428

	10
	Xây mới trạm biến áp
	Trạm
	1
	1200
	1200

	11
	Thiết bị học tập
	 
	 
	 
	8000

	 
	   Tổng cộng giai đoạn 2 (2011-12)
	 
	 
	 
	147791,1


Ưu điểm của giải pháp phân kỳ (xem bản vẽ quy hoạch từng giai đoạn) :

· Đáp ứng nhu cầu về diện tích phòng đào tạo trong giai đoạn này, đảm bảo ngay diện tích phòng học cho khoảng 6000 học sinh và từng bước xây dựng các cơ sở vật chất khác phục vụ dạy và học, phục vụ ở cũng như dịch vụ khác

· Vẫn đảm bảo các hoạt động bình thường của nhà trường

· Kinh phí đầu tư xây dựng phù hợp nguồn vốn : Không qúa lớn, và khả thi theo tiến độ đầu tư với thời gian là 2 -3 năm

5.2.5. Nguồn vốn giai đoạn 1: 
· Nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp thông qua Bộ Lao động thương binh và Xã hội 
5.3. Giải pháp kiến trúc công trình giai đoạn 1
5.3.1. Nhà học 5 tầng và giảng đường và hội trường

Nhà học 5 tầng và giảng đường theo quy hoạch được thiết kế kết nối với nhà thí nghiệm 5 tầng hiện có thành một khu học tập mới tiếp nối với khu học tập hiện có thành 1 khu học tập lý thuyết và thí nghiệm hoàn chỉnh. Để thuận tiện cho việc tiếp cận của học sinh, sinh viên vào khu học này cần cải tạo 1 phần tầng 1 của nhà học số 2 thành lối đi

Khối học tập này được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn thiết kế các phòng học nghề và kỹ thuật 35 – 40 hssv/ lớp và các giảng đường 80, giảng đường 200 chỗ và hội trường dành cho các khóa học đông người

a) Đối với nhà học 5 tầng – 2750 m2 sàn: 
· Mặt bằng lựa chọn lưới cột 7,2x7,2m, hành lang bên 2,9m. Mỗi tầng bố trí 5 phòng học  50 m2, 1 phòng nghỉ giáo viên 50m2 phục vụ cho 2 khối học và giảng đường, 1 khu vệ sinh với 10 xí, 8 tiểu nam 4 rửa tay đủ phục vụ cho 500 hssv (kết hợp với khu vệ sinh tại nhà thí nghiệm đã có thành 2 khu phục vụ cho toàn bộ nhà học và giảng đường mới). 1 cầu thang bộ kết hợp cùng hệ thống cầu thang của nhà giảng đường đảm bảo bán kính đến thang bộ dưới 20m.

Tổng cộng khối học 5 tầng có 25 phòng học 50 m2. Các phòng học này theo nhu cầu có thể mở thành các phòng học lớn hơn.
· Mặt cắt : Nhà học có chiều cao tầng tương tự như khối nhà thí nghiệm hiện có. Chiều cao tầng 1 : 3,9m, tầng 2,3,4,5 mỗi tầng cao 3,6m
· Kết cấu công trình khung cột BTCT, sàn BTCT toàn khối, mái BTCT toàn khối trên lợp tôn chống nóng và chống thấm
b) Đối với khối giảng đường 6 tầng - thiết kế với hệ thống giảng đường 80 chỗ, 200 chỗ và hội trường 400 chỗ – 5380m2 sàn. 
· Mặt bằng : Do có đông học sinh trong 1 tầng (tối đa 360 hssv) nên về giao thông dự kiến bố trí 2 thang máy tải trọng 1000 kg (15 người) và 2 thang bộ ở 2 bên khu giảng đường nhằm giải tỏa tan giờ học. Giải pháp bố trí với hệ lưới cột cơ bản là 7,5*7,5 và 1 tầng gồm 2 phòng giảng đường 80 chỗ (90 m2) 01 giảng đường 200 chỗ (270m2) và 1 hội trường 450 chỗ trên tầng 6.

Tổng cộng toàn bộ khối giảng đường và Hội trường bố trí : 12 giảng đường 80 chỗ, 4 giảng đường 200 chỗ và hội trường 450 chỗ

· Mặt cắt :  Nền tầng 1 cao hơn 1 nhà học và thí nghiệm 30cm và cao 1050mm nhằm tạo sảnh của khối giảng đường thành sân khấu biểu diễn khi có nhu cầu. Chiều cao tầng 1 : 4,2m, tầng 2,3,4,5 mỗi tầng cao 4,2m. Tầng 6 cao 6m

· Kết cấu công trình : Khung cột BTCT, sàn BTCT toàn khối với hệ dầm ô cờ, kết cấu mái phần hành lang bằng BTCT toàn khối, kết cấu mái phần hội trường bằng thép, lợp tôn PU chống nóng và chống ồn 
5.3.2. Nhà ký túc xá- 8870 m2 sàn
a) Mặt bằng : 
· Sử dụng lưới cột cơ bản là 7,2x7,2 và bố trí với lõi thang máy (4 thang tải trọng 750 kg – 11 người) và hệ thống kỹ thuật, hố rác ở giữa. Cầu thang bộ bố trí 2 đầu sảnh đảm bảo thoát người khi sự cố. Các phòng ở của hssv bố trí với nguyên tắc đảm bảo đủ chỗ ngủ, học, tủ để đồ và phòng ở đủ ánh sáng, thông gió, vệ sinh khép kín và chỗ phơi. 
· Tầng 1 bố trí khu sảnh, dịch vụ thương mại và dịch vụ ăn uống cùng bếp ăn.
· 10 tầng ở : Mỗi tầng bố trí 12 phòng ở 8 người (mỗi phòng 33 m2 gồm 4 giường tầng, 8 bàn học, 1 tủ tường, 1 khu vệ sinh có 1 xí, 1 tắm, 1 lavabo và 1 vòi rửa) và 4 phòng 4 người (mỗi phòng 33 m2 gồm 4 giường đơn, 4 bàn học, 1 tủ tường, 1 khu vệ sinh có 1 xí, 1 tắm, 1 lavabo và 1 vòi rửa). Các phòng có logia rộng 1,2m và khe phơi quần áo rộng 0,65m
· Mái có dàn che nắng và chống thấm lợp tôn và có thể là nơi giải trí
· Tầng hầm để xe đạp, xe máy của học sinh sinh viên
· Như vậy toàn bộ tòa nhà có thể tạo ra chỗ ở cho 1120 hssv (7.87m2sàn/1hssv)

b) Mặt cắt :

· Tầng hầm cao 3.3m, tầng 1 cao 4.0m, tầng 2 đến tầng 11 cao 3,6m

c) Kết cấu công trình : Khung cột BTCT, sàn BTCT toàn khối với hệ dầm ô cờ, mái bằng BTCT
5.3.3. Các hạng mục khác
a) Phá dỡ nhà ăn 2 tầng.


Khu nhà ăn 2 tầng hiện nay nằm trong khu nhà học và giảng đường dự kiến xây dựng do đó cần phá dỡ. Công tác phá dỡ gồm : phá dỡ, thu hồi vật liệu còn sử dụng được như sắt thép cũ, cửa sổ, cửa đi bằng gỗ bán thanh lý, vận chuyển phế thải ra cách khu vực 5km. Tổng diện tích sàn phá dỡ : 350 m2
b) Cải tạo tầng 1 nhà học số 2 thành lối đi sang khu nhà học mới


Trên nguyên tắc là làm ảnh hưởng ít nhất đến công trình, do đó dựa vào kết cấu khung của công trình dự kiến phá bỏ tường ngang và dọc của 04 trục kết cấu (tính từ bên trái) và 3 trục kết cấu (tính từ bên phải) tạo ra 02 lối đi rộng khoảng 12m +12 m. Tổng diện tích cải tạo khoảng 380 m2
c) Cải tạo hệ thống đường giao thông phù hợp với công trình mới xây dựng

Phần diện tích giao thông cải tạo và xây mới bao gồm :
· Xây dựng mới đường giao thông bên cạnh nhà học 5 tầng mới (trước nhà ở ký túc xá hiện nay
· XD mới sân bê tông trước nhà giảng đường 6 tầng

· XD đồng bộ hệ thống cấp thoát nước của khu vực mới 

Tổng diện tích sân, đường : 1450 m2

5.4. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng giai đoạn 1 


Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng dựa trên :

· Suất đầu tư (theo công bố suất đầu tư do Bộ xây dựng ban hành 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 và hệ số trượt giá
· Công văn 1751/BXD-VP về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 

	TT
	Công việc
	Đơn vị
	K.l­îng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	Xây lắp
	 
	 
	 
	 

	1
	XD khối giảng đ​ường và hội tr​ường 6 tầng
	m2 sàn
	5380
	5,5
	29590

	2
	Xây mới khối nhà học 5 tầng
	m2 sàn
	2750
	4,8
	13200

	3
	Xây mới 1 nhà ký túc xá 11 tầng và DV
	m2 sàn
	8870
	5,9
	52333

	4
	Phá dỡ nhà ăn 1 tầng
	m2 sàn
	350
	0,1
	35

	5
	Đ​ường giao thông
	m2 
	3430
	0,45
	1543,5

	6
	Cải tạo tầng 1 nhà học số 2 thành lối đi 
	m2 sàn
	380
	1,2
	456

	 
	   Tổng A
	 
	 
	 
	97158

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Thiết bị
	 
	 
	 
	 

	1
	Thang máy 6 điểm dừng 1000kg
	cái
	2
	850
	1700

	2
	Thang máy 11 điểm dừng 750kg
	cái
	4
	1100
	4400

	3
	Bàn ghế phòng học và giảng đư​ờng
	bộ 
	1280
	0,8
	1024

	4
	Bàn ghế giáo viên
	bộ 
	36
	1,2
	43,2

	5
	Bàn ghế hội trư​ờng
	bộ 
	10
	1,5
	15

	6
	Ghế hội tr​ường
	cái
	450
	0,5
	225

	7
	Bảng chống lóa
	cái
	36
	2,3
	82,8

	8
	Thiết bị PCCC
	 
	 
	 
	200

	9
	Thiết bị âm thanh (hội tr​ường và các phòng học)
	 
	 
	 
	650

	10
	Thiết bị chiếu sáng cho hội tr​ường
	 
	 
	 
	200

	11
	Bàn ghế phòng nghỉ giáo viên (1 bàn 1,2*2,4 và 10 ghế)
	bộ 
	5
	3
	15

	12
	Máy chiếu
	bộ 
	4
	27
	108

	13
	Gi​ường tầng bằng thép
	Bộ
	480
	0,8
	384

	14
	Gi​ường đơn bằng thép
	Bộ
	160
	0,5
	80

	15
	Bàn ghế trong phòng ở
	Bộ
	1120
	0,5
	560

	16
	Thiết bị khác (mành rèm)
	
	 
	 
	500

	 
	    Tổng B
	 
	 
	 
	10187

	C
	Quản lý dự án
	%XLTB
	107344,5
	1,39%
	1492

	D
	Chi khác
	 
	 
	 
	 

	1
	Khoan khảo sát địa chất (cả 2 giai đoạn)
	 
	 
	 
	450

	2
	Lập dự án đầu t​ư
	%XLTB
	107344,5
	0,27%
	289,83015

	3
	Thiết kế phí (2 b​ước)
	%XL
	97157,5
	2,20%
	2137,465

	4
	Bảo hiểm công trình
	%XLTB
	107344,5
	0%
	214,689

	 
	   Cộng D
	 
	 
	 
	3092

	E
	Dự phòng
	%XLTB
	107343,3
	10%
	10734

	 
	Tổng A+B+C+D+E
	 
	 
	 
	122663


(Một trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu đồng)
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng giai đoạn 1- Cơ sở 1 : 
122.663 triệu đồng 

Trong đó :    - Kinh phí xây dựng : 



97.158 tr.®

· Kinh phí mua sắm thiết bị : 


10.187 tr.®

· Kinh phí quản lý dự án : 


1.492 tr.®

· Kinh phí chi phí khác : 


3.092 tr.®

· Kinh phí dự phòng 10% : 


10.734 tr.®

6. Tiến độ đầu tư xây dựng giai đoạn 1

Tiến độ đầu tư xây dựng dựa vào nhu cầu về đào tạo, phân kỳ xây dựng và các quy định hiện hành về quản lý ĐTXD.
Bảng dự kiến đầu tư từng giai đoạn và tiến độ thực hiện tại cơ sở 1:

	TT
	Giai đoạn và công việc thực hiện
	Thời gian thực hiện

	I
	Giai đoạn 1: năm 2008-2010
	

	1
	Lập và phê duyệt quy hoạch án nâng cấp phát triển trường
	Quý 2/2008

	2
	Chuẩn bị đầu tư xây dựng giai đoạn 1
	Quý 4/2008

	3
	Thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1
	Quý 2/2009

	II
	Giai đoạn 2:  năm 2011-2012
	

	1
	Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của Cơ sở 1
	Quý 1/2011

	2
	Thực hiện đầu tư giai đoạn 2 của Cơ sở 1
	Quý 2/2012


Phần IV: Phương thức thực hiện và quản lý dự án

1. Phương thức quản lý đầu tư xây dựng

· Chủ quản đầu tư : Bộ Lao động TB&XH

· Chủ đầu tư: Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định thành lập Ban quản lý dự án công trình  hoặc thuê điều hành quản lý dự án

· Thực hiện chuẩn bị đầu tư xây dựng và xây dựng công trình theo đúng Luật Xây dựng, Nghị định 16/2005/NĐ-CP về Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định 66/2004/NĐ-CP về đấu thầu trong xây dựng... và các hướng dẫn của Bộ Xây dựng và TP Nam Định

2. Phương thức quản lý vận hành dự án

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định là Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Lao động TB&XH . 

Trách nhiệm, quyền hạn của ban lãnh đạo và cơ cấu tổ chức của trường được thực hiện theo Quyết định số 142/QĐ - BLĐTBXH ngày 07/02/2006
Phần V: Hiệu quả của dự án

1. Về văn hoá - xã hội

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đi vào hoạt động sẽ là  cơ sở đào tạo lớn có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu, đào tạo, cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao và chính là chìa khóa để phát triển nền kinh tế, trở thành yếu cơ bản trong việc thực hiện CNH – HĐH, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của đất nước, tạo sức cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế. Hàng năm trường cung cấp cho thị trường lao động khoảng 4000 người và đặc biệt là giáo viên dạy nghề bậc đại học và cao đẳng
Sự hình thành và phát triển trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định còn đóng góp trong việc phát triển của TP Nam Định, thu hút một lực lượng lao động lớn, thay đổi cơ cấu ngành nghề của khu vực một cách bền vững.
2. Kinh tế

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đi vào hoạt động sẽ là cơ sở hàng năm đào tạo ra hàng ngàn người lao động chất lượng cao, tạo ra của cải vật chất rất lớn cho khu vực và toàn xã hội.
3. Quy hoạch kiến trúc

Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định được xây dựng cải tạo sẽ tạo nên cảnh quan kiến trúc hoàn chỉnh tại cơ sở 1 và tạo nên một quần thể các công trình kiến trúc hiện đại, góp phần tăng tốc độ đô thị hoá TP Nam Định.

4. Về môi trường

Với việc đầu tư xây dựng một quần thể các công trình đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng sẽ mang lại một môi trường học tập lý tưởng đối với thày trò. đối với xã hội sẽ tạo nên môi trường đô thị hoàn chỉnh, hoà nhập được với khu vực và thế giới.
Kết luận: Tóm lại với sự cần thiết phải đầu tư xây dựng và với các số liệu tính toán theo tiêu chuẩn xây dựng một trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề, Dự án nâng cấp cải tạo giai đoạn 1, tại cơ sở 1 của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định đảm bảo các yêu cầu đặt ra :

· Đưa ra giải pháp đầu tư phù hợp quy mô phát triển của trường, phù hợp tiêu chuẩn xây dựng không chỉ cho cơ sở 1 mà phát triển chung của trường giai đoạn 2010-2020.
· Phân chia thời kỳ xây dựng phù hợp sự phát triển của trường cũng như vốn đầu tư xây dựng, thời gian xây dựng
· Tổng mức đầu tư xây dựng giai đoạn 1hợp lý, phù hợp kinh phí đầu tư chung và tạo ra suất đầu tư hợp lý đối với 1 học sinh.
Kiến nghị:

Kính đề nghị Bộ lao động- Thương binh và Xã hội xem xét và quyết định Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1, cơ sở 1 trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định 
                                                      Hà Nội, ngày 15   tháng 12 năm 2008
Mục lục dự án
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